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I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung
bản cáo bạch.

1. Tổ chức đăng ký
Ông
Trịnh Công Loan
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

Ông
Bùi Văn Tròn
Chức vụ: Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn.

Ông 
Bùi Hồng Minh
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn.
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết hoặc đã thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn

Đại diện theo pháp luật: 
Ông Nguyễn Quang Vinh 

Chức vụ:  
Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn cung cấp.
II. Các khái niệm và nhóm từ viết tắt
· Công ty
Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 

· BUSOCO
Tên tắt của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.
· §H§C§
Đại hội đồng cổ đông

· H§QT
Hội đồng quản trị

· TSC§
Tài sản cố định

· Cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

· Điều lệ
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

· CBCNV
Cán bộ công nhân viên

· TC - §L - CL
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

· TCVN
Tiêu chuẩn Việt Nam

· QLCL
Quản lý chất lượng

· TN - KCS
Thí nghiệm - Kiểm tra chất lượng sản phẩm
III. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Lịch sử hình thành

Công ty Xi măng Bút Sơn tiền thân là Ban quản lý công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Bút Sơn, được thành lập theo Quyết định số 54/BXD/TCLĐ ngày 28 tháng 01 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nhà máy đặt tại thung lũng núi đá thuộc Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam, gần quốc lộ 1, cách Hà Nội 60 km về phía nam, gần sông Châu Giang và tuyến đường sắt Bắc Nam rất thuận lợi cho việc vận chuyển bằng đường sắt, đường bộ và đường thủy. Mặt bằng rộng xa khu vực dân cư và gần các nguồn nguyên liệu khai thác chính, có chất lượng tốt tại các mỏ: Đá vôi Hồng Sơn, Liên Sơn, Bút Phong, Núi Bùi, mỏ sét Khả Phong, Ba Sao.

Công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Bút Sơn được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 23/11/1993 với công suất thiết kế 4.000 tấn Clinker/ngày đêm, tương đương 1,356 triệu tấn xi măng/ năm, tổng số vốn đầu tư 195,832 USD.

Với thiết bị dây chuyền hiện đại đồng bộ do hãng Technip-Cle cộng hòa Pháp cung cấp, công nghệ lò quay phương pháp khô, bao gồm các thiết bị hiện đại do các nước Tây Âu chế tạo, thuộc loại tiên tiến.
Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động từ 01/05/1999, dây chuyền Nhà máy Xi măng Bút Sơn luôn phát huy tốt theo công suất thiết kế. Sau 7 năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất của công ty luôn ổn định và tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2002, sản xuất đã vượt công suất thiết kế, hiệu quả sản xuất kinh doanh không ngừng tăng trưởng, thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng Bút Sơn rộng khắp, chất lượng sản phẩm đã khẳng định được vị trí của mình và ngày càng có uy tín với người tiêu dùng. Nhờ đó, đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho hơn 1.000 cán bộ công nhân viên của nhà máy.

Sản phẩm xi măng Bút Sơn mang nhãn hiệu “Quả địa cầu”, từ năm 1998 đến nay chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường trong nước, cung cấp cho các công trình trọng điểm của nhà nước và xây dựng dân dụng. 

Sản phẩm xi măng Bút Sơn đã được khách hàng và người tiêu dùng đánh giá cao, được thể hiện qua các giải thưởng, danh hiệu cao quý mà Công ty được khách hàng, các cơ quan, tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế bình chọn:

· Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2003.

· Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2004.

· Huy chương vàng hội chợ quốc tế và triển làm ngành từ 1999-2004.

Theo Quyết định số 1007/QĐ-BXD ngày 18/ 02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện cổ phần hóa các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Bút Sơn đã được tiến hành cổ phần hoá. Ngày 26/12/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 2251/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Xi măng Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam thành công ty cổ phần theo đó vốn điều lệ của Công ty Xi măng Bút Sơn là 1.100 tỷ đồng. Ngày 23/3/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quyết định số 485/QĐ-BXD về việc điều chỉnh phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam thành công ty cổ phần trong đó nêu rõ vốn điều lệ của Công ty Xi măng Bút Sơn được điều chỉnh lại là 900 tỷ đồng, cổ phần phát hành lần đầu là 90.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đông/1 cổ phần.

Ngày 01/05/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0603000105, Công ty Xi măng Bút Sơn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
1.2. Giới thiệu về Công ty

· Tên Công ty
:
Công ty Cổ phần xi măng bút sơn
· Tên tiếng Anh
:
but son cement Joint Stock Company
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Tên viết tắt
:
busoco

	· 
	 Biểu tượng của Công ty

:
	


· Trụ sở chính
: 
Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam.


Điện thoại
:
(84-351) 854 032

Fax
:
(84-351) 851 320
· Giấy chứng nhận ĐKKD  
:
số 0603.000105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam cấp ngày 01/05/2006
 


· Ngành nghề kinh doanh
:
Sản xuất và kinh doanh xi măng và các sản phẩm từ xi măng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng khác; Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
· Vốn điều lệ
:
900.000.000.000 VNĐ (Chín trăm tỉ đồng)
· Cơ cấu vốn điều lệ vào thời điểm ngày 01/5/2006
	Loại cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị

(1000 đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
	      71.016.400 
	 710.164.000 
	78,91%

	Cổ đông là người lao động trong Công ty
	        1.428.900 
	   14.289.000 
	1,59%

	Cổ đông ngoài Công ty
	      17.554.700 
	 175.547.000 
	19,51%

	Tổng cộng
	90.000.000
	900.000.000
	100%


2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau: 

[image: image7.jpg]




2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty
Đại hội đồng cổ đông: 
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.
Hội đồng quản trị: 
Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Hiện tại HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn có 05 thành viên.
Ban kiểm soát: 
Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. 

Ban Giám đốc:
Ban Giám đốc của công ty gồm có Giám đốc và 04 Phó Giám đốc bao gồm: Phó giám đốc cơ điện; Phó giám đốc kỹ thuật; Phó Giám kinh doanh; Phó Giám đốc phụ trách xây dựng cơ bản và phụ trách Ban quản lý dự án Bút sơn II. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Các phòng ban chức năng: 

· Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính
· Phòng Tổ chức lao động

· Phòng Tiêu thụ
· Phòng Kế hoạch
· Phòng Xây dựng cơ bản

· Phòng Cơ điện

· Phòng Kỹ thuật sản xuất
· Phòng Điều hành trung tâm

· Ban kỹ thuật an toàn
· Phòng Hành chính quản trị

· Phòng Vật tư thiết bị
· Phòng bảo vệ quân sự

· Phòng Y tế;

· Phòng Thí nghiệm - KCS
Các phân xưởng: 

· Phân xưởng khai thác mỏ

· Phân xưởng Nguyên liệu

· Phân xưởng Lò nung

· Phân xưởng Nghiền đóng bao

· Phân xưởng Điện - Tự động hóa

· Phân xưởng Cơ khí

· Phân xưởng Xe máy

· Phân xưởng Nước

· Xưởng sửa chữa công trình và vệ sinh công nghiệp

Các chi nhánh và văn phòng đại diện: 

· Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn tại tỉnh Hà Nam

· Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn tại tỉnh Nam Định
· Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn tại Hà Nội
· Văn phòng đại diện Công ty CP Xi măng Bút Sơn tại Hưng Yên

· Văn phòng đại diện Công ty CP Xi măng Bút Sơn tại Thái Bình
· Văn phòng đại diện Công ty CP Xi măng Bút Sơn tại Sơn La
· Văn phòng đại diện Công ty CP Xi măng Bút Sơn tại Vĩnh Phúc
· Văn phòng đại diện Công ty CP Xi măng Bút Sơn tại Hà Tây
· Văn phòng đại diện Công ty CP Xi măng Bút Sơn tại Thái Nguyên
3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ
	STT
	Tên cổ đông
	Số cổ phần sở hữu 
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
	85.014.200
	94,46%

	
	Người đại diện:
	
	

	
	   - Trịnh công loan
	27.000.000
	30, 00%

	
	   - bùi văn tròn
	18.000.000
	20, 00%

	
	   - nguyễn huy quế
	13.500.000
	15,00%

	
	   - nguyễn mạnh hùng
	11.700.000
	13, 00%

	
	   - bùi hồng minh
	9.900.000
	11,00%

	
	   - nguyễn tiến côi
	4.914.200
	5,46%

	2
	Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp
	1.428.900
	1,58%

	3
	Cổ phần đấu giá công khai
	3.556.900
	3,96%

	
	Tổng cộng
	90.000.000
	100%


Ngày 10/11/2006 Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đã có công văn số 1716/XMVN-HĐQT gửi Trung  tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc cam kết nắm giữ cổ phần trong đó nêu rõ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam cam kết nắm giữ tối thiểu 20% vốn điều lệ của Công ty Xi măng Bút Sơn, tương đương 18.000.000 cổ phần trong vòng 03 năm kể từ ngày thành lập (từ ngày 01/05/2006 đến ngày 01/05/2009) theo đúng quy định của pháp luật.
4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức phát hành
· Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty.

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ

	1
	Tổng công ty Xi măng việt nam
	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội


· Danh sách những Công ty mà Busoco nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: không có

5. Hoạt động kinh doanh

5.1. Sản phẩm, dịch vụ chính
Các nhóm sản phẩm chính của Công ty gồm:

· Xi măng Pooclăng PCB30

· Xi măng PC40
· Sản phẩm của Công ty đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam 2682-92.

a. Sản lượng sản phẩm qua các năm
Những năm đầu đi vào sản xuất, sản phẩm xi măng Bút Sơn chưa được người tiêu dùng biết đến nên sản lượng sản xuất, tiêu thụ của công ty còn thấp, sản xuất chưa đạt được công suất thiết kế. Tuy nhiên những năm gần đây, xi măng Bút Sơn đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, được người tiêu dùng biết đến với hai loại sản phẩm chính: xi măng PCB30 sử dụng cho các công trình dân dụng và xi măng PC40 sử dụng cho các công trình trọng điểm của quốc gia như cầu đường, thủy điện ... 

Kể từ năm 2002 đến nay, hoạt động sản xuất của Công ty luôn ổn định và phát triển, vượt công suất thiết kế ban đầu. Số liệu tổng kết trong 3 năm gần đây (2003 - 2005) như sau:


            Đơn vị tính: tấn
	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005

	1. Sản xuất
	TÊn
	
	
	

	 - Clinker
	TÊn
	1,256,590.05
	1,263,818.59
	1,221,211.18

	 - Xi măng Bột
	TÊn
	1,367,340.77
	1,426,803.92
	1,501,172.09

	 + Xi măng Bột PCB30
	TÊn
	1,186,807.36
	1,140,576.09
	1,160,690.86

	 + Xi măng Bột PC40
	TÊn
	180,533.41
	286,227.83
	340,481.23

	 - Xi măng Bao
	TÊn
	1,170,889.79
	1,127,564.60
	1,143,799.75

	 + Xi măng Bao PCB30
	TÊn
	1,136,413.44
	1,067,588.85
	1,087,016.15

	 + Xi măng Bao PC40
	TÊn
	34,476.35
	59,975.75
	56,783.60

	2. Tiêu thụ
	TÊn
	1,488,134.93
	1,576,179.33
	1,600,415.23

	 - Clinker
	TÊn
	102,073.59
	114,113.13
	83,120.46

	 - Xi măng Bột
	TÊn
	214,519.34
	339,353.91
	371,220.37

	 + Xi măng Bột PCB30
	TÊn
	70,390.28
	114,371.39
	87,675.08

	 + Xi măng Bột PC40
	TÊn
	144,129.06
	224,982.52
	283,545.29

	 - Xi măng Bao
	TÊn
	1,171,542.00
	1,122,712.29
	1,146,074.40

	 + Xi măng Bao PCB30
	TÊn
	1,136,960.75
	1,062,769.79
	1,089,511.95

	 + Xi măng Bao PC40
	TÊn
	34,581.25
	59,942.50
	56,562.45
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biểu đồ sản lượng sản xuất
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b. Doanh thu sản phẩm, dịch vụ qua các năm
	Sản phẩm
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	Giá trị 

(đồng)
	Tỷ 
trọng
	Giá trị 

(đồng)
	Tỷ 
trọng
	Giá trị 

(đồng)
	Tỷ 
trọng

	 - Clinker
	47,588,550,304
	5.17%
	58,067,573,382
	5.96%
	40,877,419,891
	4.12%

	 - Xi măng Bột
	133,062,997,288
	14.47%
	215,497,358,745
	22.10%
	238,684,626,165
	24.05%

	 + Xi măng Bột PCB30
	44,070,310,382
	4.79%
	73,187,543,301
	7.51%
	57,976,554,821
	5.84%

	 + Xi măng Bột PC40
	88,992,686,906
	9.68%
	142,309,815,444
	14.60%
	180,708,071,344
	18.21%

	 - Xi măng Bao
	720,419,465,501
	78.34%
	701,458,910,988
	71.94%
	712,811,974,694
	71.83%

	 + Xi măng Bao PCB30
	696,525,291,968
	75.74%
	656,259,579,339
	67.31%
	672,605,150,935
	67.78%

	 + Xi măng Bao PC40
	23,894,173,533
	2.60%
	45,199,331,649
	4.64%
	40,206,823,759
	4.05%

	 - Sản phẩm khác    (DT bao bì)
	18,514,583,581
	2.01%
	
	0.00%
	
	0.00%

	Tổng cộng:
	919,585,596,674
	100.00%
	975,023,843,115
	100.00%
	992,374,020,750
	100.00%
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Tiêu thụ sản phẩm của Công ty Xi măng Bút Sơn phân theo địa bàn hiện nay như sau:
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Đối với địa bàn Hà nội là một địa bàn lớn có nhiều chủng loại xi măng tham gia như Xi măng Hoàng thạch, xi măng Bỉm sơn, xi măng Nghi sơn, xi măng chinhfon … đều là những công ty lớn đã tồn tại trên thị trường nhiều năm, tuy nhiên xi măng Bút sơn được đánh giá là đơn vị thứ 3 có thị phần tại thị trường Miền bắc.
5.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh
c. Sản xuất

· Đảm bảo nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm đúng theo những tiêu chuẩn quy định và cam kết của Công ty với khách hàng, luôn giao hàng đúng thời gian và số lượng.

· Thực hiện dự trữ nguyên liệu tồn kho hợp lý nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của sự tăng giá nguyên liệu đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

· Tiến tới sản xuất các sản phẩm mới như xi măng Pooclăng PCB40, xi măng Pooclăng PC50. 

d. Thị trường

· Đẩy mạnh phát triển Đại lý, nhanh chóng mở rộng mạng lưới tiêu thụ tại thị trường  khu vực phía Nam.

· Duy trì thị trường truyền thống tại hầu hết các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, đặc biệt là cung cấp sản phẩm cho các công trình trọng điểm quốc gia như đường Hồ Chí Minh, đường dây 110KV Bắc Nam, thuỷ điện Tuyên Quang, Sơn La, cầu Tân Đệ, cầu Thanh Trì, Trung tâm Hội nghị quốc gia và nhiều công trình khác. 

· Tiến tới cung cấp xi măng cho các công trình thuỷ điện PlayKrong Kon Tum, thuỷ điện Ba Hạ Phú Yên; mở rộng thị phần và khai thác có chiều sâu nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường ở các khu vực miền Trung và miền Nam. 

· Tham gia trên thị trường chứng khoán để nâng cao vị thế tài chính, hình ảnh, tăng cường sự hiểu biết và quan tâm của nhà đầu tư và khách hàng đối với Công ty và sản phẩm của Công ty. Tạo dựng hình ảnh tích cực của Công ty đối với xã hội và nhà đầu tư. 

e. Đầu tư

· Tiếp tục thực hiện đầu tư dự án dây chuyền 2 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Bút sơn, dự kiến đầu năm 2008 dây chuyền 2 xi măng Bút Sơn sẽ sản xuất ra tấn sản phẩm đầu tiên. 
· Nguồn vốn cho dự án sẽ được huy động từ vay thương mại trong nước, vay thương mại nước ngoài và tín dụng người mua. 

f. Tài chính

Vốn là yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn đầu tư phát triển chiếm lĩnh thị phần. Công ty tập trung vào:

· Quản lý tài chính minh bạch, công khai.

· Thanh toán đầy đủ đúng hạn các khoản nợ vay, bảo đảm uy tín với các tổ chức tín dụng.

· Quản lý chặt chẽ công nợ của từng Đại lý, khách hàng cụ thể.

· Giảm số ngày quay vòng vốn. 

· Huy động thêm vốn từ cổ đông khi cần thiết.

g. Nhân lực

· Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng.

· Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân. 

· Thu hút thêm nhân sự có năng lực.

5.3. Các vấn đề khác về hoạt động kinh doanh của Busoco
5.3.1 Nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
h. Nguồn nguyên vật liệu
Nguyên liệu chính để sản xuất xi măng là đá vôi, đất sét được Công ty khai thác tại các mỏ gần khu vực sản xuất của Công ty như mỏ đá vôi Hồng Sơn, Liên Sơn, Bút Phong, Núi Bùi, mỏ sét Khả Phong, Ba Sao. 

Bên cạnh nguồn nguyên liệu chính trên, các nguyên vật liệu khác phục vụ sản xuất xi măng bao gồm dầu MFO, than cám, gạch Cr-Mg, gạch samot, thạch cao, phụ gia (xỉ lò cao ...)...  Danh sách một số nhà cung cấp nguyên liệu cho Công ty.
	TT
	Nguyên vật liệu
	Tên nhà cung ứng

	1
	Đá vôi, đá phụ gia
	Công ty TNHH Thi Sơn , Công ty vật liệu mỏ đá Kiện khê

	2
	Đá phụ gia, thạch cao
	Công ty  cổ phần vận tải Bút sơn

	3
	Phụ gia xi măng
	Công ty cổ phần sản xuất nguyên vật liệu xây dựng - Hà Trung

	4
	Thuốc nổ
	Chi nhánh hoá chất mỏ Hà nam

	5
	Than, phụ gia...
	Công ty VTVT xi măng

	6
	Thạch cao
	Công ty KD thạch cao xi măng

	7
	Phụ gia xi măng
	Công ty 27/7 Ninh bình

	8
	Bô xít, phụ gia...
	Xí nghiệp công nghiệp XD số 1

	9
	Đá vôi
	Công ty VL & XL Kiện khê

	10
	Thuốc nổ
	Công ty VT công nghệ Quốc phòng

	11
	Xăng dầu
	Công ty xăng dầu Hà nam ninh

	12
	Vỏ bao xi măng
	Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải phòng

	13
	Vỏ bao xi măng
	Công ty dịch vụ công nghiệp Nghệ an

	14
	Vỏ bao xi măng
	Công ty TNHH Hoàng Hà

	15
	Vỏ bao xi măng
	Công ty cổ phần bao bì Bút Sơn

	16
	Phụ gia xi măng
	Công ty TNHH Hà thành

	17
	Phụ gia xi măng
	Công ty TNHH XD & TM Ngọc Minh

	18
	Phụ gia xi măng
	Doanh nghiệp th​ơng mại Bình Minh

	19
	Thạch cao
	Công ty TNHH Tây Bắc

	20
	Than
	Công ty đầu t​ư xây lắp và th​ương mại Hà Nội

	21
	Gạch chịu lửa
	Công ty cổ phần vật liệu chịu lửa Thái Nguyên

	22
	Gạch chịu lửa, bê tông chịu nhiệt
	Viện VLXD

	23
	Vỏ bao xi măng
	Công ty cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn

	24
	Gạch chịu lửa
	Công ty VLCL Cầu Đuống

	25
	Gạch kiềm tính
	Nhà máy VLCL kiềm tính
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i. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu
Với nguồn nguyên liệu sẵn có của Công ty như mỏ đá vôi, mỏ sét có trữ lượng lớn được phép quản lý và khai thác lâu dài, Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn sẽ có đủ nguyên liệu để sản xuất ổn định. Các nguyên vật liệu khác phục vụ cho sản xuất xi măng của Công ty luôn được các đơn vị có uy tín trong nước cung cấp ổn định từ khi mới thành lập đến nay. Có thể nói việc cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất của Công ty có mức độ ổn định rất cao.
j. ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là loại chi phí biến đổi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của Công ty. Những biến động lớn về giá cả xăng, dầu hay điện năng .... sẽ có tác động đáng kể đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty, do vậy, bên cạnh việc thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí sản xuất Công ty cũng luôn chú trọng xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ nguyên vật liệu phù hợp để giảm thiểu rủi ro khi có những biến động lớn về giá cả trên thị trường. Mức tiêu hao nguyên vật liệu trong những năm qua như sau:
Mức tiêu hao một số nguyên vật liệu chính 2003 - 2005
	TT
	Định mức tiêu hao
	§VT
	Bình quân 

(2003 - 2005)

	I
	Sản xuất Clinker
	
	

	1
	Dầu MFO
	kg/tsp
	9,133

	2
	Than cám
	kg/tsp
	121,213

	3
	Gạch Cr – Mg
	kg/tsp
	0,435

	4
	Gạch Samốt
	kg/tsp
	0,185

	5
	Xăng
	lÝt/tsp
	0,050

	6
	Điện năng
	kw/tsp
	59,591

	II
	Sản xuất Xi măng
	
	

	1
	Thạch cao
	tÊn/tsp
	0,041

	2
	Phụ gia  (xỷ lò cao,...)
	tÊn/tsp
	0,153

	3
	Điện năng
	kw/tsp
	36,667
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5.3.2 Chi phí sản xuất

Nhìn chung, chi phí sản xuất của Công ty ở mức có khả năng cạnh tranh tốt với các đối thủ trong cùng lĩnh vực. Với hệ thống liên tục khép kín 100% từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến sản xuất ra sản phẩm, tạo thuận lợi cho Công ty trong kiểm soát chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Công ty đã thực hiện xây dựng hệ thống định mức sản xuất sản phẩm cho toàn Công ty như: quy định về tiêu hao nguyên vật liệu, quy định về sử dụng và trang bị phương tiện phòng hộ .v.v...  cũng như liên tục thực hiện các biện pháp cải tiến trong quản lý và sử dụng vật tư, vật liệu hợp lý để giảm chi phí và tăng hiệu quả trong kinh doanh.

Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty trong các năm gần đây được thể hiện trong bảng sau:
	STT
	Yếu tố chi phí
	Năm  2003
	Năm  2004
	Năm  2005

	
	
	Giá trị (tr.đồng)
	% Doanh thu
	Giá trị (tr.đồng)
	% Doanh thu
	Giá trị (tr.đồng)
	% Doanh thu

	1
	Giá vốn hàng bán 
	633,742 
	69%
	664,727 
	68%
	  688,085 
	69%

	2
	Chi phí bán hàng
	82,947 
	9%
	102,165 
	10%
	  107,512 
	11%

	3
	Chi phí quản lý DN
	46,750 
	5%
	46,768 
	5%
	    49,098 
	5%

	4
	Lãi vay phải trả
	89,640 
	10%
	82,731 
	8%
	    72,144 
	7%

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2003, 2004, 2005
5.3.3 Trình độ công nghệ

k. Trình độ công nghệ của Busoco

Dây chuyền sản xuất của Công ty được đầu tư đồng bộ, hiện đại do hãng Technip-Cle Cộng hòa Pháp cung cấp, công nghệ lò quay phương pháp khô, công suất 4000 tấn clinker/ngày đêm, cùng nhiều thiết bị hiện đại đồng bộ khác do các nước Tây Âu chế tạo, thuộc lọai tiến tiến. Với công nghệ sản xuất được coi là tiên tiến nhất Việt Nam hiện nay, sản phẩm Xi măng Bút Sơn đảm bảo được các đặc tính có độ mịn cao, hàm lượng C3S lớn, hàm lượng vôi tự do và kiềm thấp, tốc độ phát triển cường độ hợp lý, cường độ vượt trội so với các xi măng cùng chủng loại.
l. Một số máy móc thiết bị chính thuộc dây chuyền sản xuất chính của Công ty:

	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Giá trị Đầu tư (đồng)

	1
	Hệ thống đập đá vôi
	44,822,074,440

	
	          Trong đó máy đập đá chính
	26,144,519,584

	2
	Hệ thống trộn nghiền nguyên liệu thô, trong đó
	220,076,010,352

	
	          Trong đó máy nghiền liệu chính
	116,374,509,005

	3
	Lò và làm nguội, trong đó
	304,502,387,344

	
	           Trong đó tháp trao đổi nhiệt
	30,672,016,818

	
	           Tháp trao đổi nhiệt 2
	30,664,841,214

	
	           Cansin¬ 1
	10,443,715,997

	
	          Cansino 2
	10,376,981,109

	4
	Hệ thống bệ lò nung, trong đó
	87,563,095,807

	
	          Lò nung Clinker
	63,136,886,538

	
	          Hệ thống đốt lò
	16,824,499,142

	5
	Nhà làm nguội clanker, trong đó:
	70,816,151,072

	
	          Giầm ghi
	58,294,165,759

	6
	Hệ thống nghiền than, trong đó
	126,969,432,465

	
	          Máy nghiền than
	50,097,220,058

	
	          Lọc bụi tĩnh điện
	13,333,323,969

	7
	Khu chứa và nghiền Clanker
	252,036,549,866

	
	           TB đáy si lô Clinker 1601, 02, 10
	22,467,276,649

	
	           Thiết bị vận chuyển Clinker từ băng tải 1614 đến máy CKP
	19,187,809,251

	
	           Thiết bị đầu CKP 1640 đến đỉnh silô xi măng
	210,381,463,966

	8
	Trạm chuyển hư​ớng và vận chuyển xi măng lên silô xi măng
	182,320,060,944

	9
	Máy CKP
	45,525,368,507

	
	           Trong đó máy nghiền bi
	104,443,513,419

	
	           Silô xi măng- đóng bao và xuất xi măng đư​ờng sắt
	138,244,869,256

	
	           Hệ thống nước làm mát
	18,360,083,223


Nguồn: Busoco
5.3.4 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, ngành nghề mới

Phát huy lợi thế của các sản phẩm truyền thống, hiện tại Công ty đang triển khai đầu tư dây chuyền 2 sản xuất xi măng và tiến tới cho ra thị trường các sản phẩm đa dạng hơn đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của khách hàng. Cụ thể, Công ty vẫn tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm xi măng Pooclăng PC40 và xi măng Pooclăng PCB30, tiến tới Công ty sẽ sản xuất các sản phẩm như xi măng Pooclăng PCB40, xi măng Pooclăng PC50. 
5.3.5 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ

m. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng
Công ty hiện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, do tổ chức Global Vương quốc Anh cấp vào tháng 09 năm 2003. 

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty thống nhất quản lý toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty từ lúc nhập vật tư nguyên liệu đến sản xuất ra thành phẩm, kiểm tra sản phẩm, giao hàng cho khách hàng và bảo hành sản phẩm. Tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm với công việc của mình cũng như được tạo điều kiện để chủ động tham gia vào các hoạt động cải tiến và đóng góp vào nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng.  

n. Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty
Việc giám sát chất lượng sản phẩm được thực hiện bởi Phòng Thí nghiệm - KCS, Phòng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Phó Tổng giám đốc kỹ thuật. Phòng được trang bị nhiều thiết bị thí nghiệm hiện đại, đồng bộ với giá trị đầu tư lớn. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm được lấy mẫu định kỳ trên mỗi công đoạn của quá trình sản xuất tuân thủ chặt chẽ theo các quy định về Hệ thống kiểm tra chất lượng của Công ty, đảm bảo sản phẩm cuối cùng sản xuất ra đáp ứng được các tiêu chuẩn theo đúng quy định hiện hành đối với sản phẩm vật liệu xây dựng nói riêng và xi măng nói chung.

5.3.6 Hoạt động Marketing

o. Sản phẩm 

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu của ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp đang có tốc độ tăng trưởng mạnh của Việt Nam trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá, ngay từ đầu Công ty đã xác định hai mặt hàng chủ lực của mình là: xi măng PCB30 sử dụng cho các công trình dân dụng và xi măng PC40 sử dụng cho các công trình trọng điểm của quốc gia như cầu đường, thủy điện... Ngoài ra, công ty còn tiêu thụ bán thành phẩm clinker cho các trạm nghiền và các nhà máy xi măng khác.
p. Kênh phân phối của Công ty

Hiện nay việc kinh doanh tiêu thụ xi măng Bút Sơn đang được thực hiện theo mô hình kinh doanh hỗn hợp, phương thức tiêu thụ chủ yếu được thực hiện qua các kênh sau:


Xi măng:


+ Phân phối xi măng trực tiếp tại nhà máy.


+ Phân phối xi măng thông qua việc tổ chức mạng lưới giới thiệu và phân phối sản phẩm tại các Chi nhánh, Văn phòng đại diện. Bộ phận tiếp thị và bán hàng của Công ty đặt tại các địa bàn tiêu thụ như Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La,… Các chi nhánh phân phối sản phẩm chủ yếu thông qua các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.


+ Phân phối xi măng thông qua các đơn vị kinh doanh thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam như Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng, Công ty Kinh doanh Thạch cao xi măng, Công ty Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.


+ Phân phối xi măng thông qua các đại lý hưởng hoa hồng, ký hợp đồng trực tiếp với Công ty.

Clinker:


+ Bán trực tiếp cho một số trạm nghiền của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam như: Trạm nghiền Hà Tiên 1, Trạm nghiền Hải Vân ...
q. Giá bán

Trước đây khi còn là doanh nghiệp nhà nước, thành viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nạm, giá bán sản phẩm của Công ty tuân thủ theo các quy định về khung giá bán xi măng của Tổng Công ty. Hiện nay, sau khi hoàn thành quá trình cổ phần hoá và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần giá bán sản phẩm của Công ty vẫn dựa trên khung giá bán quy định của Tổng Công ty, giá bán đã bao gồm đơn giá vận chuyển đến cho các đại lý hoặc người tiêu thụ trực tiếp của Công ty. 
Công ty đang từng bước xây dựng và chính sách giá bán linh hoạt. Căn cứ vào sản lượng tiêu thụ, khả năng thanh toán, uy tín, vùng thị trường, đối tượng khách hàng mà công ty xác định giá bán phù hợp. 

r. Xúc tiến bán hàng, quảng bá thương hiệu

Nhận thức sâu sắc về vấn đề thương hiệu, Công ty đã nỗ lực xây dựng và quảng bá thương hiệu của mình đối với khách hàng, xi măng Bút Sơn đã trở thành một thương hiệu quen thuộc và là sự lựa chọn hàng đầu của các công trình. 

Trên khắp các tỉnh thành phố, Công ty đều đặt các panô quảng cáo tấm lớn, tài trợ biển quảng cáo cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ trong cả nước. Công ty cũng thực hiện quảng cáo trên các đài, báo, trên truyền hình. Đồng thời, Công ty cũng liên tục tham gia các Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm. Sản phẩm của Công ty cũng liên tục được bình chọn trong nhóm hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liên tục.

Đối với các đại lý bán hàng, Công ty luôn thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm. Việc giao hàng cho các đại lý được Công ty thực hiện, mức hoa hồng cho đại lý hiện vẫn dựa trên mức khung của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam từ 2%-5% giá trị sản phẩm tiêu thụ. Công ty cũng đã ban hành mức khung tín dụng thương mại hỗ trợ cho các đại lý, mức cấp tín dụng được xác định trên cơ sở doanh số bán hàng tháng và dao động từ 500 triệu đến 3,5 tỷ đồng.

5.3.7 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

s. Logo của Công ty
t. Phát minh sáng chế và bản quyền: Chưa có.

5.3.8 Lao động và chính sách đối với người lao động

· Số lượng người lao động trong Công ty

Tổng số lao động của toàn Công ty tại thời điểm 30/04/2006 là 1.120 lao động.
Cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:
	Tiêu chí
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	I. Phân theo trình độ
	1.120
	100,00

	1. Trình độ đại học trở lên
	229
	20,45

	2. Trình độ cao đẳng, trung cấp
	120
	10,71

	3. Công nhân kỹ thuật
	704
	62,86

	4. Lao động khác
	67
	5,98

	II. Phân theo tính chất hợp đồng lao động
	1.120
	100,00

	1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
	864
	77,14

	2. Hợp đồng lao động có xác định thời hạn     
	256
	22,86


· Chính sách đối với người lao động

u. Chế độ làm việc
Thời gian làm việc: Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h. Thực hiện nghỉ vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người lao động.   

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty làm việc với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày và thời gian không làm việc đủ 12 tháng được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên tiếp tục được công thêm 01 ngày phép trong năm. 
Nhân viên được nghỉ lễ, tết 08 ngày theo quy định của bộ Luật lao động.

Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty được nghỉ ốm 03 ngày (không liên tục) trong  năm và được hưởng nguyên lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định, còn được hưởng thêm 04 tháng lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội chi trả. 

v. Chính sách tuyển dụng, đào tạo
Tuyển dụng: mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuỳ thuộc vào từng vị trí đảm nhận mà có những tiêu chuẩn quy định phù hợp. 

Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là nắm bắt các yêu cầu về kỹ năng tác nghiệp đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001, kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

· Đào tạo nhân viên mới: sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc, ISO 9001.

· Đào tạo thường xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó với Công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khoá huấn luyện.v.v... Kết quả sau mỗi khoá học được báo cáo đầy đủ ngay để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo.  

w. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Chính sách lương, thưởng: Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người tạo được sự khuyến khích cán bộ công nhân viên của Công ty hăng say làm việc. Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong thực hiện công việc đạt được hiệu quả cao, có sáng kiến trong cải tiến phương pháp làm việc, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. 

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2001 là 2.056.000 đồng/người/tháng; năm 2002 là 3.114.000 đồng/người/tháng; năm 2003 là 3.810.000 đồng/người/tháng; năm 2004 là 4.252.000 đồng/người/thángnăm và năm 2005 là 4.280.000 đồng/người/tháng. Đây là mức thu nhập khá so với các doanh nghiệp khác trong ngành trên địa bàn. 
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất

6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong hai năm gần nhất
        Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	01/01/05

(điều chỉnh theo QĐ 1849 )
	Năm 2005
	Từ 01/01/06 – 30/04/2006
	Từ 01/05/06 – 30/9//2006

	1
	Tổng tài sản
	1.867.851
	2.228.624
	2.060.259
	2.040.207
	2.168.744

	2
	Doanh thu thuần
	975.024      
	975.024      
	992.374       
	340.843       
	352.821

	3
	Lợi nhuận từ HĐKD
	         73.969 
	         73.969 
	74.740
	23.170
	29.230

	4
	Lợi nhuận khác
	1.176           
	1.176           
	         1.413 
	727
	42

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	75.146 
	         75.146 
	       76.153 
	23.897 
	29.272

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	 75.146        
	 75.146        
	65.873
	20.552
	29.272


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2004, 2005, BCTC 9 tháng 2006
Công ty Xi măng Bút Sơn chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/05/2006. Theo giấy phép ưu đãi đầu tư số  26/BKH/DN ngày 04/01/1999 của Bộ kế hoạch đầu tư. Công ty xi măng bút sơn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi có lãi và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 7 năm tiếp theo. Năm 2002 là năm đầu tiên có lãi, các năm được miễn thuế là 2002, 2003, 2004. Năm 2005 công ty phải nộp 50% thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Theo số liệu sổ sách kế toán điều chỉnh tại ngày 01/01/2005 của Công ty Xi măng Bút Sơn theo Quyết định số 1849, tổng giá trị tài sản là 2.228.624.214.136  đồng. Tổng giá trị tài sản đánh giá lại để cổ phần hoá theo Quyết định số 1849 là 2.220.851.266.352 đồng. Chênh lệch là 7.772.947.784 đồng. Đây là khoản thuế giá trị gia tăng nộp vượt, tại thời điểm ngày 31/12/2004 được Busoco theo dõi tại tài khoản “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước”, tài khoản chi tiết 3331 “Thuế Giá trị gia tăng phải nộp” với giá trị là -7.772.947.784. Khi điều chỉnh lại số liệu sổ sách tại ngày 01/01/2005, Công ty thực hiện theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp, số thuế nộp vượt trên không được theo dõi tại khoản mục “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước” mà được coi là khoản phải thu, theo dõi tại khoản mục “Tài sản ngắn hạn khác”, tiểu khoản “Các khoản thuế phải thu” bên Tài sản của doanh nghiệp làm tăng giá trị của tài khoản này số tiền là 7.772.947.784. Chính vì vậy Tổng tài sản điều chỉnh tại ngày 01/01/2005 của Busoco cao hơn so với số liệu tại Quyết định 1849 là 7.772.947.784 đồng, tuy nhiên số liệu “Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp”  tại Quyết định 1849 và số liệu khoản mục “Vốn chủ sở hữu” tại Bảng cân đối kế toán hiệu chỉnh thời điểm ngày 01/01/2005 là bằng nhau, đều là 1.034.694.348.501 đồng. 

Giữa giá trị Tổng tài sản của Busoco tại ngày 30/4/2006 và Tổng tài sản của Busoco tại ngày 01/05/2006 có chênh lệnh nhau 592.537 đồng. Nguồn gốc của khoản chênh lệch này như sau:
· Thực hiện một số hạch toán điều chỉnh làm tăng khoản mục “Các khoản phải thu khác” tài khoản chi tiết 13888 bên Tài sản số tiền 9.013.409 đồng, cụ thể:

· Hạch toán bổ sung thuế phải nộp ngân sách, do chi nhánh đã chi tiền nộp phạt mất hoá đơn thay cán bộ vi phạm, làm tăng khoản phải nộp về thuế, tăng khoản phải thu khác số tiền: 1.200.000 đồng

· Tính thêm thuế thu nhập cá nhân của chi nhánh và tính thêm các khoản thu nhập khác của CBCNV, làm tăng khoản phải nộp thuế, tăng khoản phải thu khác, chi tiết phải thu cán bộ công nhân viên số tiền: 7.813.409 đồng

· Tổng giá trị tăng tài khoản phải thu khác: 9.013.409 đồng

· Thực hiện một số hạch toán điều chỉnh làm giảm khoản mục “Tài sản ngắn hạn khác” tài khoản chi tiết “Các khoản thuế phải thu” bên Tài sản số tiền 9.605.946 đồng, cụ thể:

· Kết chuyển  thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của tài khoản 112 do kết chuyển thiếu. Làm giảm khoản “Các khoản thuế phải thu” và giảm khoản phải trả về thuế số tiền 9.605.946 đồng
· Kết quả của các hạch toán điều chỉnh trên làm cho Tổng tài sản của Busoco tại ngày 01/05/2006 thấp hơn Tổng tài sản của Busoco tại ngày 30/04/2006 số tiền 592.537 đồng (9.605.946 - 9.013.409 = 592.537 đồng).
6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

x. Những nhân tố thuận lợi

· Nhu cầu tiêu dùng xi măng cả nước vẫn ở mức cao, cung chưa đáp ứng đủ cầu, thương hiệu Xi măng Bút Sơn vẫn có uy tín cao trên thị trường nhờ chất lượng tốt và ổn định.
· Dây chuyền sản xuất của Công ty được đầu tư đồng bộ, hiện đại, vị trí Công ty đóng gần vùng nguyên liệu với trữ lượng lớn tiếp tục là những thuận lợi cơ bản trong hoạt động của Công ty.
· Công ty luôn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan.

· Tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng, kiên trì thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
y. Những nhân tố khó khăn
· Năm 2005, nhu cầu tiêu thụ xi măng tại khu vực miền Bắc tăng không nhiều, trong khi giá xăng dầu nhiều lần tăng, sản phẩm của Công ty lại được vận chuyển chủ yếu bằng đường bộ đã tạo ra những bất lợi trong khâu tiêu thụ sản phẩm.
· Các thị trường truyền thống của Công ty tiếp tục bị cạnh tranh quyết liệt, làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.

· Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty còn thiếu so với nhu cầu phát triển. Trình độ và năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý còn chưa đồng đều.
7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

7.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

z. Ông  trịnh công loan
· Chức vụ hiện tại: 
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn; Uỷ viên HĐQT, trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh:
07/07/1951

· Nơi sinh:
Xuân Yên - Thọ Xuân - Thanh Hoá. 

· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Xuân Yên - Thọ Xuân - Thanh Hoá.
· Địa chỉ thường trú:               Số 29/231 Chùa Bộc, Hà Nội 

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
048518731; 0913220886

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tài chính - Kế toán, cao cấp lý luận chính trị

· Quá trình công tác:      

· 1968 - 03/1973 : 
Sinh viên trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội

· 04/1973 - 01/1978 :
Cán bộ kế toán Công ty Xây dựng số 5- Bộ Xây dựng

· 02/1978 - 01/1979: 
Học lớp quản lý kinh tế tại Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Bộ Xây dựng

· 02/1979 - 04/1981:
Phó phòng Kế toán - Tài chính của Công ty Xây dựng số 5 - Bộ Xây dựng.

· 05/1981 - 05/1992:
Kế toán trưởng  Công ty Xây dựng số 5 - Bộ Xây dựng.

· 06/1992 - 05/1998:
Kế toán trưởng  Công ty Xi măng Bỉm Sơn - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

· 06/1998 - nay:
Uỷ viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

· Số cổ phần nắm giữ:
27.000.000 cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước)

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không có.

· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có. 

aa. Ông bùi văn tròn
· Chức vụ hiện tại:
Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

· Giới tính:

Nam

· Ngày tháng năm sinh:
10/01/1952

· Nơi sinh:

Đông Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng


· Quốc tịch:

Việt Nam

· Dân tộc:

Kinh

· Quê quán:

Đông Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

· Địa chỉ thường trú:

Số 43A ngõ 109 Trường Chinh, Hà Nội

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
0351852564; 0913289048

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, cao cấp lý luận chính trị

· Quá trình công tác:           

· 1946 - 1974 :
Sinh viên trường Đại học Cơ điện - Bắc Thái

· 03/1975 - 1978 :
Kỹ sư tại Viện Vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng

· 04/1978 - 09/1978 : 
Cán bộ kỹ thuật tại Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch

· 10/1978 - 10/1979 : 
Thực tập tại Nhà máy xi măng Goradze  -  Ba Lan

· 11/1979 - 12/1990 : 
Đốc công, Phó quản đốc, Quản đốc - Xưởng Cơ khí - Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch

· 01/1991 - 05/1994  :
Phó Trưởng ngành Cơ khí kiêm Quản đốc xưởng Cơ khí  Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch

· 06/1994 - 12/1996  :
Phó Ban Quản lý công trình Dây chuyền 2 Công ty Xi măng Hoàng Thạch - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

· 01/1997 - 11/1998  :
Phó Ban quản lý, Phó Giám đốc Công ty Xi măng Bút Sơn - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

· 12/1998 - 08/1999  :
Quyền Giám đốc Công ty Xi măng Bút Sơn  - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

· 09/1999 - nay  :
Giám đốc Công ty Xi măng Bút Sơn

· Số cổ phần nắm giữ:
18.000.000 (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước)






103.050 cổ phần (Sở hữu cá nhân)

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.

· Hành vi vi phạm pháp luật: không có. 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có. 
ab. Ông nguyễn huy quế
· Chức vụ hiện tại:
Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc cơ điện Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh:
12/11/1953

· Nơi sinh:
Bình Minh - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Bình Minh - Tĩnh Gia - Thanh Hoá


· Địa chỉ thường trú:
Số 161 đường Biên Hoà, Phủ Lý, Hà Nam

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
0351854350; 0913289106
· Trình độ văn hóa:
10/10
· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư điện, cao cấp lý luận chính trị 

· Quá trình công tác:             

· 1976 - 1979 :
Cán bộ nghiên cứu tại Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng

· 1979 - 1983 :
Kỹ sư Công ty Xi măng Hoàng Thạch - Hải Hưng

· 1983 - 1985 :
Trưởng ca sửa chữa điện - Công ty Xi măng Hoàng Thạch

· 1985 - 1994 :
Phó quản đốc xưởng Điện - Công ty Xi măng Hoàng Thạch

· 1994 - 1995 : 
Quản đốc phân xưởng Điện -Công ty Xi măng Hoàng Thạch

· 1995 - 1996 : 
Phó phòng Tổ chức Lao động Công ty Xi măng Hoàng Thạch

· 1996 - 1999 : 
Trưởng phòng Cơ điện - Công ty Xi măng Bút Sơn

· 1999 - nay : 
Phó giám đốc Cơ điện - Công ty Xi măng Bút Sơn

· Số cổ phần nắm giữ:
13.500.000 cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước)






2.850 cổ  phần (Sở hữu cá nhân)

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không có.

· Hành vi vi phạm pháp luật : 
không có 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có. 

ac. Ông nguyễn mạnh hùng
· Chức vụ hiện tại:
Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

· Giới tính:

Nam 

· Ngày tháng năm sinh:
08/05/1954

· Nơi sinh:
Yên Thắng - ý Yên - Nam Định

· Quốc tịch:

Việt Nam

· Dân tộc:

Kinh

· Quê quán:

Yên Thắng - ý Yên - Nam Định

· Địa chỉ thường trú:
Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
0351851326; 0913290085

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:        Cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị

· Quá trình công tác: 

· 08/1971 - 10/1985 :
Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam

· 11/1985 - 10/1996 :
Công tác tại Sở Xây dựng Hà Nam Ninh

· 11/1996 - 07/2001 :
Giám đốc Công Bao bì xi măng Nam Hà
· 08/20012003 - nay : 
Phó Giám đốc Công ty Xi măng Bút Sơn kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bao bì xi măng Bút sơn.
· Số cổ phần nắm giữ:
11.700.000 cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước)






30.000 cổ  phần (Sở hữu cá nhân)
· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có.

· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.
ad. Ông bùi hồng minh
· Chức vụ hiện tại:
Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 

· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh:
17/10/1971

· Nơi sinh:
Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hoá

· Quốc tịch :                          
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hoá

· Địa chỉ thường trú:
Số 19 ngõ 86/16/1 Khương Trung, Hà Nội

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
0351851324; 0913289503

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị

· Quá trình công tác:             
· 10/1992 - 08/1995 :
Chuyên viên kế toán Công ty Xi măng Hà Tiên II - Kiên Giang

· 09/1995 - 12/1999 :
Chuyên viên kế toán Phòng Kế toán thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

· 01/2000 - 02/2000 :
Chuyên viên kế toán Phòng Kế toán  - Thống kê - Tài chính - Công ty Xi măng Bút Sơn

· 03/2000 - 03/2001 :
Phó phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính - Công ty Xi măng Bút Sơn

· 04/2001 - 02/2002 :
Trưởng phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính - Công ty Xi măng Bút Sơn

· 03/2002 - nay   :
Kế toán trưởng Công ty Xi măng Bút Sơn

· Số cổ phần nắm giữ:
9.900.000 cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước)





41.000 cổ  phần (Sở hữu cá nhân)

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.

· Hành vi vi phạm pháp luật: không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có. 

7.2. Thành viên Ban kiểm soát

ae. Ông nguyễn tiến côi
· Chức vụ hiện tại:
Trưởng phòng Quản lý vốn Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

· Giới tính:

Nam

· Ngày tháng năm sinh:
02/02/1948

· Nơi sinh:
An Vỹ – Khoái Châu – Hưng Yên
· Quốc tịch:
 Việt Nam

· Dân tộc:

Kinh

· Quê quán:

An Vỹ – Khoái Châu – Hưng Yên
· Địa chỉ thường trú:
Số 8B phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
045186916; 0912150138

· Trình độ văn hóa:

10/10 

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tài chính - Kế toán

· Quá trình công tác:              

· 02/1971 - 12/1974:
Tổng công ty Than và Xi măng - Bộ vật tư cũ 

· 01/1975 - 03/1980:
Công tác tại Liên hiệp cung ứng vật xây dựng - Bộ Xây dựng

· 04/1980 - 05/1981:
Công tác tại Liên hiệp các xí nghiệp xi măng - Bộ Xây dựng

· 06/1981 - 11/1992:
Công tác tại Công ty Vật tư Vận tải xi măng - Tổng Công ty Xi măng Việt nam

· 11/1992 - nay: 
Công tác tại cơ quan Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

· Số cổ phần nắm giữ:
4.914.200 cổ  phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước)
· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có. 

· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có. 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.

af. Ông Nguyễn ngọc tuấn
· Chức vụ hiện tại:
Phó phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 

· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh:
10/02/1975

· Nơi sinh:
Hải Thượng - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

· Quốc tịch :                          
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hoá 


· Địa chỉ thường trú:
Tập thể Công ty Xi măng Bút Sơn, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
0351852482; 0983583170

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tài chính - Kế toán

· Quá trình công tác:             

· 1993 - 1997 :
Sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội

· 10/1997 - 04/2003:
Chuyên viên Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Xi măng Hà Tiên II

· 05/2003 - 06/2003:
Chuyên viên Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính Công ty Xi măng Bút Sơn

· 03/2006 - nay :
Phó phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính Công ty Xi măng Bút Sơn

· Số cổ phần nắm giữ:
800 cổ phần

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.

· Hành vi vi phạm pháp luật: không có.

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.
ag. Ông lê trung tiến
· Chức vụ hiện tại:
Phó phòng kỹ thuật Ban quản lý dự án Bút Sơn 2, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bút sơn 

· Giới tính:

Nam 

· Ngày tháng năm sinh:
23/08/1961

· Nơi sinh:
Thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam

· Quốc tịch :                         
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam

· Địa chỉ thường trú:
Thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam
· ĐT liên lạc ở cơ quan:


· Trình độ văn hóa:
10/10  

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư xây dựng

· Quá trình công tác:          

· 1977 - 1982 : 
Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

· 04/1983 - 01/1995 : 
Kỹ sư xây dựng Công ty Xây dựng số 05 Thanh Hoá

· 02/1995 - 12/1996 : 
Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý xi măng Bút Sơn

· 01/1997 - 06/1997 : 
Cán bộ kỹ thuật Phòng Kỹ thuật xây dựng Công ty Xi măng Bút Sơn

· 07/1997 - 02/1999 : 
Phó quản đốc xưởng Sửa chữa công trình Công ty Xi măng Bút Sơn

· 03/1999 - 10/2000 : 
Phó phòng Kinh doanh Tiêu thụ Công ty Xi măng Bút Sơn

· 11/2000 - 08/2002 : 
Trưởng Chi nhánh tiêu thụ xi măng Bút Sơn tại Hưng Yên

· 09/2002 - 07/2004 : 
Tổ phó Tổ Dự án Bút Sơn 2, Công ty Xi măng Bút Sơn

· 08/2004 - nay : 
Phó phòng Kỹ thuật Ban quản lý dự án Bút Sơn 2, Công ty Xi măng Bút Sơn

· Số cổ phần nắm giữ:
2.250 cổ phần

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có. 

· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có. 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.

ah. Ông hoàng phương lâm
· Chức vụ hiện tại:
Phó phòng Hành chính quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Bút sơn 

· Giới tính:

Nam 

· Ngày tháng năm sinh:
10/10/1969

· Nơi sinh:
Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

· Quốc tịch :                         
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

· Địa chỉ thường trú:


· ĐT liên lạc ở cơ quan:
0351846251; 0983910151

· Trình độ văn hóa:
10/10  

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư tin học

· Quá trình công tác:          

· 1989 - 1992 : 
Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam Ninh

· 09/1992 - 02/1996 : 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Quế - Kim bảng - Hà Nam

· 03/1996 - 02/2000 : 
Sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội

· 04/2000 - 09/2004 : 
Cán bộ kỹ thuật Phòng Điều hành TT Công ty Xi măng Bút Sơn

· 07/1997 - 02/1999 : 
Phó quản đốc xưởng Sửa chữa công trình Công ty Xi măng Bút Sơn

· 03/1999 - 10/2000 : 
Phó phòng Kinh doanh Tiêu thụ Công ty Xi măng Bút Sơn

· 11/2000 - 08/2002 : 
Trưởng Chi nhánh tiêu thụ xi măng Bút Sơn tại Hưng Yên

· 09/2002 - 07/2004 : 
Tổ phó Tổ Dự án Bút Sơn 2, Công ty Xi măng Bút Sơn

· 08/2004 - nay : 
Phó phòng Kỹ thuật Ban quản lý dự án Bút Sơn 2, Công ty Xi măng Bút Sơn

· Số cổ phần nắm giữ:
2.250 cổ phần

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có. 

· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có. 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.

ai. Ông nguyễn mạnh hải
· Chức vụ hiện tại:
Phó phòng Cơ điện, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bút sơn 

· Giới tính:

Nam 

· Ngày tháng năm sinh:
03/02/1972
· Nơi sinh:
Nguyên Xá - Đông Hưng - Thái Bình
· Quốc tịch :                         
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Nguyên Xá - Đông Hưng - Thái Bình
· Địa chỉ thường trú:
Tổ 20 phường Lê Hồng Phong, thị xã Phủ Lý, Hà nam.
· ĐT liên lạc ở cơ quan:
0351854032/máy lẻ 730; 0983394950
· Trình độ văn hóa:
10/10  

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
· Quá trình công tác:          

· 1991 - 1996 : 
Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

· 08/1996 - 12/1996 : 
Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý công trình xi măng Bút Sơn

· 01/1997 - 07/1998 : 
Cán bộ kỹ thuật Phòng Cơ điện Công ty Xi măng Bút Sơn

· 08/1998 - 03/1999 : 
Cán bộ xưởng Cơ khí Công ty Xi măng Bút Sơn

· 04/1999 - 09/2003 : 
Cán bộ Phòng Cơ điện Công ty Xi măng Bút Sơn

· 10/2003 - nay : 
Phó phòng Cơ điện Công ty Xi măng Bút Sơn

· Số cổ phần nắm giữ:
1000 cổ phần

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có. 

· Hành vi vi phạm pháp luật:
không có. 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.
7.3. Ban giám đốc
aj. Ông bùi văn tròn
· Chức vụ hiện tại:
Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

· Lý lịch chi tiết được nêu ở mục Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT.

ak. Ông nguyễn huy quế
· Chức vụ hiện tại:
Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Cơ điện Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

· Lý lịch chi tiết được nêu ở mục Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT.
al. Ông nguyễn mạnh hùng
· Chức vụ hiện tại:
Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc đầu tư và xây dựng cơ bản Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

· Lý lịch chi tiết được nêu ở mục Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT.
am. Ông đinh quang dũng
· Chức vụ hiện tại:
Phó Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh:
14/08/1964

· Nơi sinh:
Đại Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn

· Quốc tịch :                          
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Đại Đồng, Tràng Định, Lạng Sơn 


· Địa chỉ thường trú:
Số 57 ngõ 1, Quy Lưu, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
0351852471; 0913289470

· Trình độ văn hóa:
10/10 

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Silicat

· Quá trình công tác:             

· 1982 - 1987 : 
Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

· 08/1988 - 04/1997 : 
Kỹ thuật viên Công ty Xi măng Hoàng Thạch

· 05/1997 - 02/2002 : 
Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty Xi măng Bút Sơn

· 02/2002 - 04/2003: 
Phó Giám đốc Công ty Xi măng Tam Điệp

· 05/2003 - nay: 
Phó Giám đốc sản xuất Công ty Xi măng Bút Sơn

· Số cổ phần nắm giữ:
21.700 cổ phần

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.

· Hành vi vi phạm pháp luật: không có. 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.
an. Ông nguyễn trường giang
· Chức vụ hiện tại:
Phó Giám đốc tiêu thụ Công Ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

· Giới tính:
Nam

· Ngày tháng năm sinh:
10/09/1957

· Nơi sinh:
Tiên Hiệp, Duy Tiên, Hà Nam

· Quốc tịch :                          
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Tiên Hiệp, Duy Tiên, Hà Nam 


· Địa chỉ thường trú:
Số 08 Trần Phú, Phủ Lý, Hà Nam

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
0351851367;

· Trình độ văn hóa:
10/10 

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế; cao cấp lý luận chính trị

· Quá trình công tác:             

· 06/1974 - 06/1975 : 
Tổ trưởng tổ lao động Mỏ Apatit Lao Cai

· 07/1975 - 10/1975 : 
Học sinh trường Công nhân kỹ thuật Mỏ Apatit Lao Cai

· 11/1975 - 06/1979 : 
Dạy nghề tại Liên Xô

· 07/1979 - 09/1981: 
Tổ trưởng tổ phiên dịch tiếng Nga của Ban Kiến thiết mở rộng Mỏ Apatit Lao Cai

· 10/1981 - 02/1985: 
Sinh viên trường Đại học Cơ điện Bắc Thái

· 03/1985 - 12/1988: 
Kỹ sư điện Phòng Kỹ thuật Ban Kiến thiết mở rộng Mỏ Apatit Lao Cai

· 08/1987 - 02/1988: 
Học quản lý xí nghiệp tại Liên Xô

· 01/1989 - 09/1994: 
Trưởng phòng Vật tư thiết bị Ban quản lý công trình xây dựng Mỏ Apatit Lao Cai.

· 10/1994 - 10/1998: 
Trưởng phòng Vật tư thiết bị Ban quản lý Công trình Nhà máy Xi măng Bút Sơn

· 11/1998 - 01/1999: 
Trưởng phòng Kinh doanh tiêu thụ Công ty Xi măng Bút Sơn

· 02/1999 - nay: 
Phó Giám đốc tiêu thụ Công ty Xi măng Bút Sơn

· Số cổ phần nắm giữ:
3.100 cổ phần

· Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.

· Hành vi vi phạm pháp luật: không có. 

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.

ao. Ông bùi hồng minh
· Chức vụ hiện tại:
Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

· Lý lịch chi tiết được nêu ở mục Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT.
8. Tài sản và tình hình hoạt động tài chính của Busoco
8.1. Tài sản của Busoco

Giá trị tài sản cố định hữu hình và vô hình theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2005:
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá

(NG)
	Giá trị còn lại

(GTCL)
	GTCL/NG 

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	2.631.213.295.902
	1.644.035.584.860
	62,48%

	1
	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	659.869.758.699
	409.609.914.093
	62,07%

	2
	Máy móc thiết bị
	1.893.682.654.012
	1.208.225.382.483
	63,80%

	3
	Phương tiện vận tải
	75.401.536.009
	25.220.928.580
	33,45%

	4
	Thiết bị quản lý
	2.259.347.182
	979.359.704
	43,35%

	II
	Tài sản cố định vô hình
	87.851.649.888
	87.851.649.888
	100,00%

	
	Cộng
	2.719.064.945.790
	1.731.887.234.748
	


Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2005
Một số tài sản cố định chính của Công ty:
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Nguyên giá
	KH luỹ kế
	GTCL

	1
	Hệ thống đập đá vôi
	44,822,074,440
	16,197,643,511 
	28,624,430,929

	2
	Hệ thống kho đồng nhất đá vôi
	31,370,365,830
	10,230,145,920 
	21,140,219,910

	3
	Hệ thống kho đá sét
	20,782,667,661
	6,797,873,015 
	13,984,794,646

	4
	Hệ thống kho đồng nhất than và phụ gia
	24,801,651,418
	8,516,852,905 
	16,284,798,513

	5
	Hệ thống trộn nghiền nguyên liệu thô
	220,076,010,352
	75,947,703,606 
	144,128,306,746

	6
	Tháp làm lạnh - tháp điều hoà khí thải
	21,083,630,788
	6,984,886,081 
	14,098,744,707

	7
	Lọc bụi nghiền - tĩnh điện
	21,933,939,061
	7,678,397,930 
	14,255,541,131

	8
	Silô đồng nhất bột liệu
	13,012,504,614
	5,797,018,441 
	7,215,486,173

	9
	Cấp liệu lò
	37,197,199,601
	13,197,463,603 
	23,999,735,998

	10
	Lò và làm nguội
	304,502,387,344
	109,337,216,610 
	195,165,170,734

	11
	Hệ thống bệ lò nung
	87,563,095,807
	31,530,730,578 
	56,032,365,229

	12
	Nhà làm nguội clanker
	70,816,151,072
	24,552,414,871 
	46,263,736,201

	13
	Hệ thống nghiền than
	126,969,432,465
	44,287,919,038 
	82,681,513,427

	14
	Trạm chuyển hư​ớng và vận chuyển xi măng lên silô xi măng
	182,320,060,944
	63,739,888,931 
	118,580,172,013

	15
	Máy CKP
	45,525,368,507
	16,000,682,974 
	29,524,685,533

	16
	Thiết bị thí nghiệm 3200
	12,522,788,584
	4,241,086,353 
	8,281,702,231

	17
	Thiết bị hóa nghiệm 3600
	3,642,429,923
	1,309,631,515 
	2,332,798,408


Nguồn: Busoco
8.2. Tình hình hoạt động tài chính của Busoco
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt Nam theo các quy định hiện hành về kế toán Việt Nam.
ap. Trích khấu hao tài sản cố định
Từ năm 2003 trở về trước, Công ty áp dụng trích khấu hao theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ tài chính. Kể từ năm 2004, tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian sử dụng ước tính, phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. (Có danh mục tài sản cố đinh chi tiết kèm theo)
Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty:

· Nhà xưởng, vật kiến trúc: 
5 - 30 năm

· Máy móc, thiết bị: 

3 - 14 năm

· Thiết bị văn phòng:

3 - 8 năm
· Phương tiện vận tải: 

3 - 10 năm
· Đối với tài sản cố định vô hình được chia thành 3 nhóm khấu hao như sau:
+  Giá trị thương hiệu 80 tỷ có thời gian khấu hao là 20 năm

+ Lợi thế thương mại 7,6 tỷ khấu hao 10 năm

+ Tài sản vô hình khác khấu hao 3 năm

aq. Thanh toán các khoản nợ  đến hạn
Công ty thực hiện tốt trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào các báo cáo kiểm toán năm 2003 - 2005, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có nợ phải trả quá hạn.

ar. Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên theo quy định của Nhà nước. 

as. Trích lập các quỹ
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. 
Số dư các quỹ của năm 2004 và 2005 như sau:
                                                                                                                        Đơn vị tính: đồng
	Stt
	Số dư quỹ
	2004
	2005

	1
	Quỹ dự phòng tài chính
	-
	6.129.502.351

	2
	Quỹ đầu tư và phát triển
	-
	15.865.586.763

	3
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi
	1.039.993.197
	4.700.729.806

	Tổng
	Tổng cộng
	1.039.993.197
	26.695.818.920


at. Dư nợ vay ngân hàng
Tại thời điểm 31/12/2005, tình hình nợ vay của Công ty như sau:
· Vay ngắn hạn:  342.021.401.347 đồng
                                                                                                                        Đơn vị tính: đồng
	Stt
	Bên cho vay
	Lãi vay (năm)
	 dư  nợ gốc (đã quy đổi vnđ)

	1
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nam
	8,64% - 9,60%
	227.071.600.761

	2
	Ngân hàng Công thương Hà Nam
	9,60% - 10,44%
	49.515.776.434

	3
	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hà Nam
	9,36% - 10,20%
	65.434.024.152

	Tổng
	
	
	342.021.401.347


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005
· Vay và nợ dài hạn: 260.666.476.863 đồng
	Stt
	Bên cho vay
	Lãi vay 
	 Dư  nợ gốc (đã quy đổi vnđ)

	1
	Hãng Marubeni Hồng Kông
	Libor + 1,75%
	3.771.009.593

	2
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nam (HĐ số 492/HĐTD ngày 17/06/1997)
	0,81%/tháng
	30.000.000.000

	3
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nam (HĐ số 01/HĐTD ngày 18/05/1998)
	9,36% - 10,20%
	19.971.172.514

	4
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nam (HĐ số 371/HĐTD ngày 29/11/1999)
	7%/năm
	24.727.572.400

	5
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nam (HĐ số 01/2002/HĐTD ngày 24/12/2002)
	9%/năm
	1.211.678.195

	6
	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hà Nam (HĐ số DH001/NHNo-BS ngày 23/04/2003)
	9,36%/năm
	1.752.911.074

	7
	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (HĐ vay vốn số 1403/XMVN-KTTK ngày 21/09/2000) 
	1,8%/năm
	50.000.000.000

	8
	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (HĐ vay vốn số 537/XMVN-KTTK ngày 21/04/2000) 
	1,8%/năm
	50.000.000.000

	9
	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (HĐ vay vốn số 1547/XMVN-KTTK ngày 10/09/2001) 
	1,8%/năm
	20.000.000.000

	10
	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hà Nam (HĐ số DH002/NHNo-BS ngày 24/09/2004)
	10,20%/năm
	4.464.362.201

	11
	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hà Nam (HĐ số DH003/NHNo-BS ngày 28/10/2005)
	11,40%/năm
	2.369.524.438

	12
	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hà Nam (HĐ số DH002/NHNo-BS ngày 24/09/2004)
	10,20%/năm
	1.535.501.378

	13
	Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam (HĐ số 01/HĐTD ngày 09/01/2003)
	9,84% - 10,80%
	2.200.000.000

	14
	Hãng Societe General (Pháp)
	6,95%
	254.674.014.741

	15
	Trừ số đến hạn trả
	
	(206.011.269.671)

	Tổng
	
	
	260.666.476.863


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005
Các khoản vay dài hạn nói trên có thời hạn trả như sau:

- Đối với các khoản vay nước ngoài và vay các ngân hàng trong nước có thời hạn trả vào  cuối tháng 6 năm 2007

- Đối với các khoản vay của Tổng công ty xi măng Việt nam có thời hạn trả vào đầu năm 2008

au. Tình hình công nợ hiện nay
· Các khoản phải thu:

Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn

	Phải thu từ khách hàng
	47.258.660.413
	
	31.684.200.016
	

	Trả trước cho người bán
	4.114.504.390
	
	4.748.570.449
	

	Thuế GTGT được khấu trừ
	53.794.071
	
	-
	

	Phải thu khác
	2.868.437.447
	
	3.770.776.602
	

	Dự phòng phải thu khó đòi
	(245.550.700)
	
	-
	

	Tổng cộng
	54.049.845.621
	
	40.203.547.067
	


   Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2004, 2005
· Các khoản phải trả:

Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn

	Nợ ngắn hạn
	673.910.426.112
	
	738.239.764.408
	

	Vay và nợ ngắn hạn
	571.944.941.435
	
	548.032.671.018
	

	Phải trả cho người bán
	98.050.217.019
	
	90.455.599.911
	

	Người mua trả tiền trước
	2.147.359.974
	
	5.188.737.715
	

	Các khoản phải nộp NN
	(7.306.147.222)
	
	10.968.926.466
	

	Phải trả công nhân viên
	7.730.136.080
	
	7.290.151.509
	

	Chi phí phải trả
	44.923.995.075
	
	35.114.669.529
	

	Phải trả nội bộ
	-
	
	5.556.819.100
	

	Phải trả, phải nộp khác
	1.343.918.826
	
	35.632.189.160
	

	Nợ dài hạn 
	466.685.055.576
	
	260.666.476.863
	

	Vay và nợ dài hạn
	466.685.055.576
	
	260.666.476.863
	

	Tổng
	1.185.519.476.763
	
	998.906.241.271
	


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm  2004, 2005
Trong đó các khoản phải trả phải nộp khác năm 2005 tăng đột biến so với năm 2004 là  khoản phải trả Tổng công xi măng Việt Nam tăng lên phát sinh từ khoản phân chia lợi nhuận năm 2005 theo quy định tại Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 30/12/2004 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. 
av. Chính sách cổ tức

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của những năm tiếp theo.

8.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	Chỉ số
	Năm 2004
	Năm 2005

	1. Chỉ số về khả năng thanh toán
	
	

	Hệ số thanh toán ngắn hạn 
	0,45
	0,41

	Hệ số thanh toán nhanh 
	0,10
	0,07

	2. Chỉ số về cơ cấu vốn
	
	

	 Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	0,63
	0,48

	 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	1,74
	0,94

	3. Chỉ số về năng lực hoạt động
	
	

	Vòng quay tổng tài sản 
	0,52
	0,48

	 Vòng quay Tài sản cố định
	0,64
	0,57

	 Vòng quay Tài sản l​ưu động
	3,24
	3,30

	 Vòng quay các khoản phải thu
	17,9
	24,7

	 Vòng quay hàng tồn kho  
	2,84
	2,78

	4. Chỉ số về khả năng sinh lời
	
	

	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
	7,7%
	6,6%

	 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
	11,0%
	6,2%

	 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	4,0%
	3,2%

	 Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
	7,59%
	7,53%


  Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2004, 2005
Một số phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt về các chỉ số tài chính của Busoco, các phân tích này được dựa trên các lý thuyết về tài chính, tiền tệ và chứng khoán chứ không có ý nghĩa đảm bảo giá trị của chứng khoán và chỉ nhằm mục đích cho các nhà đầu tư tham khảo khi ra quyết định đầu tư: 
· Về khả năng thanh toán:

Hệ số thanh toán ngắn hạn, được tính bằng Tài sản lưu động (tài sản ngắn hạn) chia cho Nợ ngắn hạn, cho biết một đồng nợ ngắn hạn của Công ty được đảm bảo thanh toán bởi bao nhiêu đồng tài sản lưu động. Kết quả tính toán hệ số thanh toán ngắn hạn của Xi măng Bút Sơn năm 2004 là 0,45 và năm 2005 là 0,41. Hệ số thanh toán nhanh, được tính bằng Tài sản lưu động trừ đi Hàng tồn kho sau đó chia cho Nợ ngắn hạn, cho biết một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi bao nhiêu đồng tài sản lưu động có khả năng thanh khoản cao. Hệ số thanh toán nhanh của Xi măng Bút Sơn là 0,1 năm 2004 và 0,07 năm 2005. Kết quả tính toán cho thấy khả năng thanh toán của Busoco chưa thật sự cao, Công ty cần có chính sách để nâng cao chỉ tiêu này. 

· Về cơ cấu vốn:

Hệ số nợ/Tổng tài sản của Xi măng Bút Sơn bằng 0,63 (năm 2004) và giảm xuống trong năm 2005 ở mức 0,48. Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Xi măng Bút Sơn cho thấy Công ty đang có cơ cấu vốn tương đối an toàn.

· Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động cho biết chất lượng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng các tài sản của một công ty. Vòng quay Tổng tài sản cho biết một đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng Doanh thu. Kết quả tính toán cho thấy một đồng tài sản của Xi măng Bút Sơn năm 2004 tạo ra 0,52 đồng doanh thu và năm  2005 tạo ra 0,48 đồng doanh thu. Vòng quay các khoản phải thu tăng lên mức 24,7 lần trong năm 2005 cho thấy công tác thu hồi tiền bán hàng của Công ty đã được cải thiện rõ rệt. Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay vốn lưu động ổn định trong hai năm 2004, 2005 cho thấy sự ổn định trong thời gian sản xuất, lưu kho, tiêu thụ sản phẩm cũng như hoạt động của Công ty. 
· Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Các chỉ tiêu sinh lời trực tiếp phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh cuối cùng của một công ty. Các chỉ số như lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của năm 2005 có sự suy giảm so với năm 2004, điều này là do năm 2004 Busoco được miễn toàn bộ thuế TNDN phải nộp, trong khi đó năm 2005 Công ty chỉ được miễn 50% thuế TNDN, chính vì vậy lợi nhuận sau thuế của Busoco năm 2005 thấp hơn năm 2004. Chỉ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần trong hai năm 2004 và 2005 tương ứng ở 2 mức tương đương nhau là 7,59% và 7,54%, điều này phản ánh một tỉ lệ sinh lời khá ổn định trong hoạt động của Busoco.
9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 03 năm tới
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
(Từ 01/05 đến 31/12)
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Giá trị
	So với 2005 (%)
	Giá trị
	So với 2006 (%)
	Giá trị
	So với 2007 (%)

	Vốn điều lệ (triệu đồng)
	900.000
	0% 
	900.000
	0%
	900.000
	0%

	Doanh thu (triệu đồng)
	663.567
	-37%
	1.011.063
	52%
	1.011.063
	0%

	Lợi nhuận tr​ước thuế (triệu đồng)
	76.490
	0%
	125.680
	64%
	127.250
	1%

	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
	76.490
	8%
	125.680
	64%
	109.435
	-13%

	LN sau thuế / doanh thu (%)
	8%
	1,4% 
	9%
	1% 
	9%
	 0%

	LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)
	6%
	- 0,2% 
	10%
	4% 
	10%
	 0%

	Cổ tức
	6%
	
	10%
	4%
	10%
	0%


Các chỉ tiêu và số liệu tài chính năm 2006 của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn trong bảng trên là kết quả hoạt động của 8 tháng cuối năm 2006 (tính từ ngày Công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần 01/05/2006 đến ngày 31/12/2006). Năm 2006 và 2007, Busoco được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, năm 2008 Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá
10. Căn cứ xây dựng kế hoạch lợi nhuận cổ tức

10.1. Triển vọng phát triển của ngành sản xuất kinh doanh xi măng Việt Nam

Trong những năm gần đây ngành công nghiệp sản xuất xi măng tại Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Thị trường sản xuất xi măng hiện nay ở Việt Nam có sự tham gia mạnh mẽ của các công ty xi măng liên doanh, xi măng lò đứng và các cơ sở nghiền. Theo ước tính, tổng công suất thiết kế của các nhà máy hiện có đang huy động hiện nay (kể cả trạm nghiền) là 21,96 triệu tấn xi măng, gồm có khoảng 18 triệu tấn xi măng được sản xuất từ nguồn Clinker trong nước (ứng với 14,41 triệu tấn clinker). Trong đó, Tổng công ty Xi măng Việt Nam là 7,16 triệu tấn (chiếm 49,6%), các công ty xi măng liên doanh là 4,74 triệu tấn (chiếm 32,9%), các cơ sở xi măng lò đứng là 2,5 triệu tấn (chiếm 17,5%).

Mặc dù sản lượng sản xuất xi măng của nước ta có tăng trưởng, huy động ở mức cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng xi măng cho xây dựng phát triển như thực tế hiện nay. Sản lượng clinker của các lò nung trong nước đã huy động ở mức cao, song vẫn có sự thiếu hụt so với nhu cầu tiêu dùng xi măng trong nước. Trong giai đoạn hiện nay Nhà nước đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các dự án mới, mở rộng năng lực sản xuất của các nhà máy xi măng để chủ động kịp thời đảm bảo nhu cầu xi măng trong nước giai đoạn 2005 - 2010, hạn chế nguồn clinker nhập khẩu.

Công suất thiết kế Clinker và Xi măng của ngành xi măng
Đơn ví tính: triệu tấn

	TT
	Tên công ty
	Công suất thiết kế Clinker
	Công suất huy

động xi măng

	I
	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
	7.160
	9.490

	1
	Xi măng Hoàng Thạch 1+2
	2.016
	2.300

	2
	Xi măng Bút Sơn
	1.100
	1.800

	3
	Xi măng Hà Tiên 1 (trạm nghiền)
	
	1.500

	4
	Xi măng Hà Tiên 2
	1.200
	600

	5
	Xi măng Bút Sơn
	1.260
	1.400

	6
	Xi măng Hải Phòng
	324
	400

	7
	Xi măng Hải Vân (trạm nghiền)
	
	690

	8
	Xi măng Hoàng Mai
	1.260
	1.400

	II
	Xi măng liên doanh
	4.750
	5.810

	1
	Xi măng Chinfon
	1.260
	1.400

	2
	Xi măng Sao Mai
	1.260
	1.760

	3
	Xi măng Vân Xá
	400
	500

	4
	Xi măng Nghi Sơn
	1.830
	2.150

	III
	Xi măng lò đứng và các trạm nghiền
	2.500
	6.060

	1
	Xi măng lò đứng
	2.500
	2.400

	2
	Trạm nghiền
	
	3.660

	
	Tổng cộng
	14.410
	21.960


Với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt khoảng 7% - 7,5% trong giai đoạn 2001 - 2010, trong đó ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 10% - 11%, nhu cầu xi măng của thị trường Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 là rất lớn:
Dự kiến nhu cầu thị trường và sản lượng xi măng ở Việt Nam năm 2006 đến 2010


Qua số liệu dự báo trên cho thấy trong thời gian trước mắt, nhu cầu xi măng của thị trường Việt Nam rất lớn, giai đoạn 2006 đến 2010 dự kiến tốc độ tăng về nhu cầu sử dụng xi măng từ 10 - 15%/năm. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng xi măng theo như dự báo trên, khả năng huy động giai đoạn 2006 đến 2010 (theo sản lượng clinker) được tính toán bao gồm sản lượng xi măng của các nhà máy hiện có và các nhà máy đang đầu tư xây dựng và các dự án đã được Chính phủ phê duyệt và cấp phép, đang chuẩn bị đầu tư xây dựng như sau:

Khả năng huy động công suất giai đoạn năm 2006 -2010 theo sản lượng nghiền clinker trong nước, không tính các trạm nghiền

Đơn vị tính: triệu tấn

	TT
	Tên nhà máy
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	I
	Nhà máy hiện có (nguồn clinker trong nước)
	19,9
	20,9
	21,2
	22,6
	22,6

	1
	Hoàng Thạch 1+2
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	2
	Bỉm Sơn
	1,8
	1,8
	1,8
	3,2
	3,2

	3
	Bút Sơn
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	4
	Chinfon
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	5
	Sao Mai
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76
	1,76

	6
	Hà Tiên l+2
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	7
	Vân Xá
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	8
	Nghi Sơn
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	9
	Hoàng Mai
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	10
	Xi măng lò đứng
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	11
	Tam Điệp
	1,25
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	12
	Hải Phòng mới
	1,25
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	13
	Phúc Sơn
	0,8
	1,5
	1,8
	1,8
	1,8

	II
	Nhà máy chuẩn bị xây dựng
	4,7
	8,8
	11,7
	13,9
	14,5

	1
	Sông Gianh
	1,0
	1,25
	1,4
	1,4
	1,4

	2
	Thái Nguyên
	0,7
	1,0
	1,25
	1,4
	1,4

	3
	Thăng Long
	0,8
	1,2
	1,7
	2,3
	2,3

	4
	Hạ Long
	0,3
	1,2
	1,6
	2,1
	2,1

	5
	Bình Phước
	-
	0,5
	1,0
	1,5
	1,8

	6
	Cẩm Phả
	-
	0,8
	1,5
	2,0
	2,3

	7
	Hoàng Thạch 3
	1,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	8
	Bút Sơn 2 
	0,5
	1,0
	1,4
	1,4
	1,4

	9
	Tuyên Quang
	0,4
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	Tổng cộng (I+II)
	24,6
	29,7
	32,9
	37,1
	37,1


Trên cơ sở dự báo nhu cầu và khả năng cung cấp xi măng hiện có trong ngành xi măng tới năm 2010, ta có thể cân đối khả năng cung, cầu xi măng trên thị trường như sau:

Cân đối cung cầu xi măng cả nước giai đoạn 2006-2010

Đơn vị : triệu tấn

	TT
	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Nhu cầu
	32,6
	36,5
	40,1
	44,2
	48,6

	2
	Sản lượng
	24,6
	29,7
	32,9
	37,1
	7,1

	
	Cân đối
	- 8,0
	- 6,8
	- 7,2
	- 7,1
	- 11,5


Qua số liệu cung cầu xi măng trên cả nước thì lượng xi măng cần để đáp ứng nhu cầu sử dụng từ năm 2006 đến năm 2010 đối với nước ta vẫn còn thiếu hụt một lượng xi măng tương đối lớn. Thị trường Xi măng trong nước trong thời gian tới còn rất tiềm năng.

10.2. Vị thế của Công ty trong ngành

aw. Thị trường tiêu thụ Xi măng Bút Sơn

Thị trường tiêu thụ của Công ty Xi măng Bút Sơn chủ yếu là Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Tây, Hưng Yên ... Ngoài ra, công ty còn cung cấp clinker cho các trạm nghiền Hà Tiên 1, Hải Vân ...
Hiện tại sản phẩm của xi măng Bút Sơn được tiêu thụ chủ yếu tại miền Bắc, một phần ở miền Trung và Tây Nguyên. Thống kê tiêu thụ xi măng Bút Sơn giai đoạn 1999 - 2004 như sau:

Tiêu thụ xi măng và tiêu thụ clinker của Công ty xi măng Bút Sơn giai đoạn 1999 - 2004.


         Đơn vị tính: tấn

	Địa bàn tiêu thụ
	Năm

	
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	  Tiêu thụ Clinker
	221.007
	500.597
	558.881
	176.365
	102.074
	114.113
	83.000

	  Tiêu thụ xi măng
	366.162
	711.745
	795.592
	1.262.317
	1.386.061
	1.462.066
	1.527.000

	  Trong đó :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  Tiêu thụ tại miền Bắc
	355.185
	665.373
	749.526
	1.198.895
	1.349.022
	1.361.335
	1.367.000

	  Tỷ lệ
	97,00%
	93,48%
	94,21%
	94,98%
	97,33%
	93,11%
	89,52%

	  Tiêu thụ tại miền Trung
	10.977
	46.372
	46.066
	63.422
	37.039
	100.731
	160.000

	  Tỷ lệ
	3,00%
	6,52%
	5,79%
	5,02%
	2,67%
	6,89%
	10,48%


Qua bảng thống kê tiêu thụ trên cho thấy sản phẩm xi măng Bút Sơn đã nhanh chóng thâm nhập và tạo được chỗ đứng trên thị trường. Từ năm 2000 đến nay, về sản xuất công ty đã phát huy hết công suất thiết kế đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ xi măng. Thị trường tiêu thụ của xi măng Bút Sơn giai đoạn 1999 - 2004 tập trung chủ yếu tại miền Bắc: bình quân chiếm 95,02% sản lượng tiêu thụ của Công ty. 

Ngoài lượng xi măng tiêu thụ như trên, hàng năm theo sự điều tiết của Tổng công ty xi măng Việt Nam, Công ty xi măng Bút Sơn còn cung cấp hàng trăm ngàn tấn clinker cho các trạm nghiền khu vực miền Trung và miền Nam nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt xi măng trên thị trường ở các khu vực này.
ax. Vị thế của Công ty trong ngành

Với dây chuyền công nghệ đồng bộ, hiện đại (Công ty chính thức đi vào hoạt động từ năm 1999), công suất 4000 tấn clinker/ngày đêm, sản phẩm sản xuất ra có chất lượng tốt và tính năng kỹ thuật vượt trội so với các sản phẩm cùng loại, Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn là một doanh nghiệp lớn ngành sản xuất xi măng Việt Nam. Về mặt sản lượng, Công ty hiện chiếm 7,2% tổng mức sản lượng xi măng của cả nước, chiếm 16,5% tổng sản lượng của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Trên thị trường các tỉnh phía Bắc, thị trường tiêu thụ sản phẩm chính của Công ty, Công ty Xi măng Bút Sơn chiếm thị phần ở mức khoảng 14% toàn thị trường.
10.3. Các Hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết

Một số  Hợp đồng cung cấp lớn của Công ty được trong năm 2006:

	Đối tác
	Thời hạn hợp đồng
	Sản phẩm
	Giá trị hợp đồng (tấn XM)

	Công ty VTKTXM
	31/12/06
	Mua bán xi măng
	500.000

	Công ty TNHH Vạn Lộc
	31/12/06
	Mua bán xi măng vào công trình thuỷ điện Sơn La
	30.000

	LD OBAYASHI - SUMITOMO
	31/12/06
	Mua bán xi măng vào cầu Thanh Trì - Hà Nôi gói thầu 1
	15.000

	Công ty OBAYASHI
	31/12/06
	Mua bán xi măng vào cầu Thanh Trì - Hà Nôi gói thầu 2
	8.000

	Công ty Xi măng Tam Điệp
	31/12/06
	Mua bán clinker
	50.000


10.4. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ
ay. Điểm mạnh

· Thiết bị dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại đạt mức tiên tiến của khu vực, được đầu tư thích hợp, tiết kiệm và hiệu quả; sản phẩm có chất lượng cao và giá thành sản xuất hợp lý.
· Đội ngũ cán bộ công nhân viên tương đối trẻ so với các đơn vị cùng ngành, có trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc; đội ngũ công nhân lành nghề, gắn bó với Công ty.
· Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000.  

az. Điểm yếu

· Lao động tương đối đông, tại thời điểm cổ phần hóa số lao động là : 1.120 người.
· Hoạt động makerting còn chưa thực sự mạnh, phương tiện vận tải chưa ổn định, sản lượng vận tải bằng đường sắt giảm, chi phí bán hàng còn cao. 

· Hệ thống bán hàng còn nhiều mặt hạn chế, chưa tạo được mạng lưới đồng bộ, chính sách giá bán hiện tại vẫn đang chịu sự quản lý của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

ba. Cơ hội

· Nhu cầu tiêu dùng xi măng của Việt Nam vẫn ở mức cao, cung chưa đáp ứng đủ cầu. 

· Thương hiệu xi măng Bút Sơn đã tạo dựng uy tín tốt trên thị trường nhờ chất lượng cao và ổn định

·  Tham gia thị trường chứng khoán giúp Công ty khẳng định được vị trí, thương hiệu với các bạn hàng và các nhà đầu tư đồng thời mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư hiệu quả thông qua việc phát hành chứng khoán huy động vốn.

bb. Nguy cơ

· Sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong cùng ngành sản xuất xi măng trong và ngoài nước. Hiện nay, đã có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài xây dựng nhà máy và lắp đặt dây chuyền sản xuất tại Việt Nam, sự cạnh tranh về giá cả và chất lượng từ các công ty này là rất lớn. Nhiều Công ty với tiềm lực kinh tế mạnh để chiếm lĩnh thị trường thường áp dụng chính sách khuyến mại và quảng cáo lớn kéo dài nhiều ngày nhiều kỳ, giảm giá bán liên tục.

· Nguồn than Công ty được cung cấp trong thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn và giá cả luôn bị động vì ngành than nhiều lần yêu cầu tăng giá. Giá nhập khẩu thạch cao, clinker liên tục tăng, cộng với khó khăn về vận tải và cước phí tăng cao.

· Giá dầu trên thế giới và trong nước liên tục tăng.

11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Chúng tôi nhận thấy kể từ khi chính thức đi vào hoạt động từ 01/05/1999, dây chuyền của Nhà máy xi măng Bút Sơn - nay là Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn luôn phát huy công suất thiết kế. Đến nay, sau 6 năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất của công ty luôn ổn định và tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2002, sản xuất đã vượt công suất thiết kế, hiệu quả sản xuất kinh doanh không ngừng tăng trưởng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng Bút Sơn rộng khắp, xi măng Bút Sơn được đưa vào sử dụng tại nhiều công trình trọng điểm của đất nước, chiếm lĩnh được các thị trường quan trọng phía Bắc như Hà Nội, Hà Tây Sản phẩm xi măng Bút Sơn đang được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và đạt nhiều huy chương về chất lượng sản phẩm tại các cuộc hội chợ triển lãm trong nước. Với việc phát huy hiệu quả dây chuyền 1 và tiếp tục đầu tư dây chuyền 2, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn có thể duy trì sự tăng trưởng trong những năm tới. Nếu không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong 3 năm 2006 - 2008 là có tính khả thi và Công ty cũng đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông như kế hoạch hàng năm.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.   

12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có.
13. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Công ty không có tranh chấp kiện tụng.
IV. Chứng khoán đăng ký giao dịch
1.  Loại chứng khoán:

Cổ phần phổ thông
2.  Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty Xi măng Bút Sơn

3   Mệnh giá:


10.000 đồng
4   Tổng số cổ phần đăng ký:
90.000.000 cổ phần
5  Phương pháp tính giá:

Giá đấu giá bình quân.

Sử dụng giá đấu giá bình quân theo kết quả đấu giá của Công ty thông qua Trung tâm Giao dịch chứng khoán.

· Kết quả đấu giá lần 1 qua TTGDCK Hà Nội ngày 11/01/2006: Giá đấu thành công cao nhất là 13.000 đồng/1 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 11.001 đồng/1 cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 11.000 đồng/1 cổ phần. (Nguồn HASTC)
· Giá trị sổ sách một cổ phần tại thời điểm 30/09/2006 là 10.325  đồng (Nguồn Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2006 của Busoco). 
	
	Vốn chủ sở hữu
	
	929.212.843.975
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	  = -------------------------------------

(Tổng số cổ phần - cổ phiếu quỹ)


	=
	--------------------------

(90.000.000 - 0)
	=
	10.325 đồng


· Kết quả đấu giá lần 2 qua TTGDCK Hà Nội ngày 30/10/2006: Giá đấu thành công cao nhất là 22.100 đồng/1 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 17.852 đồng/1 cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 16.600 đồng/1 cổ phần. (Nguồn HASTC)
6.  Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 

Sau khi được đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo các quy định hiện hành của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
7.  Các loại thuế có liên quan
Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 28% trên thu nhập chịu thuế.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần thì doanh nghiệp sau cổ phần hoá được hưởng các ưu đãi sau:

· Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư.

· Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hoá thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán thì ngoài các ưu đãi trên còn được hưởng thêm các ưu đãi theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Công ty được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp 02 năm kể từ khi chuyển sang công ty cổ phần và được giảm 50% trong vòng 05 năm tiếp theo.

Theo Công văn số 5248/TC-CST của Thứ trưởng Bộ tài chính Trương Chí Trung ký ngày 29/4/2005 về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn sẽ được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 02 năm kể từ khi được chấp thuận việc đăng ký giao dịch. Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 02 năm. 

Như vậy, Công ty Xi măng Bút Sơn sẽ được miễn 02 năm 2006, 2007 và giảm 50% trong vòng 07 năm tiếp theo (từ 2008 – 2013). Thời điểm áp dụng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp ngay sau khi Công ty chính thức chuyển sang hoạt động kinh doanh theo mô hình cổ phần. Phần thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm, Công ty sẽ không sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông mà để lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
Ngoài ra, Công ty thực hiện việc nộp thuế GTGT và thuế Tài nguyên theo đúng quy định của phát luật.

V. Các đối tác liên quan đến việc đăng ký giao dịch
1. Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

Địa chỉ:
94 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
(84-04) 9433016
Fax:
(84-04) 943 3012

Chi nhánh:
Số 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
   (84-08) 9141992
Fax:
(84-08) 8218566
2. Tổ chức kiếm toán
Công ty Kiểm toán việt nam (vaco)
Địa chỉ: 
Số 08, Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 
(84-4) 8524123 
Fax: (84-4) 8524143

VI. Các nhân tố rủi ro

1. Rủi ro biến động kinh tế

Việt Nam đang thực hiện các cam kết để hội nhập nền kinh tế quốc tế và khu vực. Các khu vực tự do thương mại sẽ xóa bỏ hàng rào thuế quan, tiến tới sẽ giảm dần và xóa bỏ sự bảo hộ của Nhà nước đối với một số lĩnh lực chủ đạo trong đó có xi măng.

Trong quá trình ra nhập WTO và các khu mậu dịch tự do thương mại ASEAN đã yêu cầu Việt Nam phải cải cách hành chính, chuyển đổi các mô hình kinh tế với phần lớn các doanh nghiệp thuộc sở hữu phần vốn nhà nước dần chuyển sang doanh nghiệp đa sở hữu để thu hút vốn, lành mạnh hóa tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy trong thời gian tới chắc chắn có nhiều cơ chế chính sách của nhà nước sẽ thay đổi, bổ sung. Đồng thời sẽ đồng lọat chuyển đối mô hình các doanh nghiệp từ Tổng công ty sang Tập đoàn, công ty mẹ, công ty con, các công ty độc lập. Mục tiêu của Công ty là tập trung mở rộng quy mô, mở rộng thị phần và thị trường tiêu thụ. Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ bởi các công trình xây dựng công nghiệp, xây dựng cao ốc, nhà ở, các công trình rọng điểm quốc gia. Do vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến việc gia tăng sử dụng xi măng trong ngành công nghiệp - xây dựng. 

Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định: năm 2002 đạt 7,1%; năm 2003 là 7,23%; năm 2004 đạt 7,7 % và năm 2005 đạt 8,4%. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng, trong các năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì ở mức 7- 8%/năm là hoàn toàn khả thi. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của ngành sản xuất xi măng Việt Nam.

2. Rủi ro pháp luật

Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, chứng khoán và thị trường chứng khoán, Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Rủi ro biến động nguồn nguyên vật liệu
Trong những năm tới nguồn than của Công ty có khả năng bị thiếu hụt do khả năng cung cấp  và giá cả sẽ biến động lớn, do ngành than nhiều lần yêu cầu tăng giá, nguồn cung cấp than sẽ cạn kiện dần. Ngoài ra, giá nhập khẩu thạch cao, clinker liên tục tăng, cộng với khó khăn về vận tải và cước phí tăng cao. Việc tăng giá và không ổn định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sản xuất và sẽ làm giảm Doanh thu của công ty. Tuy nhiên trong các năm  qua, Công ty luôn xây dựng được kênh cung cấp nguyên vật liệu ổn định và có nhiều bạn hàng làm ăn lâu năm cho nên rủi ro về biến động nguồn nguyên liệu sẽ không tác động nhiều đến Công ty cổ phần trong những năm tới.
4. Rủi ro tài chính
Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty đều huy động thêm vốn bằng cách vay nợ, đặc biệt trong giai đoạn tới, khi nhu cầu đầu tư của Công ty là khá lớn, Công ty sẽ cần một lượng vốn lớn để phục vụ cho hoạt động đầu tư, do đó Công ty thường xuyên phải huy động vốn từ các ngân hàng và chiếm dụng các nguồn vốn khác. Do đó, Công ty sẽ luôn phải chịu một áp lực khá lớn và rủi ro không nhỏ, đó là rủi ro về tài chính, đặc biệt là rủi ro về lãi suất. Trong trường hợp lãi suất tín dụng gia tăng, sẽ có những ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Rủi ro về cạnh tranh
Trong những năm tiếp theo công ty đang tiến hành xây dựng dự án dây chuyền 2 công xuất 1,6 triệu tấn/năm nâng công xuất toàn công ty lên 3 triệu tấn/năm, bên cạnh đó các dự án xi măng lớn khác cũng đang trong quá trình xây dựng gần đến giai đoạn kết thúc để đi vào sản xuất kinh doanh, lượng xi măng cung cấp cho thị trường trong những năm tới sẽ tăng đột biến, nhu cầu xây dựng có tăng nhưng vẫn cậm hơn so với tốc độ phát triển của ngành xi măng. Do đó tình hình cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt, công ty phải tập trung để giữ được các thị trường hiện tại và mở rộng thêm các thị trường mới trong tương lai.
6. Rủi ro khác

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như rủi ro do thiên tai, biến động giá cả, sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh, bệnh dịch... làm giảm lợi nhuận của Công ty hoặc làm cho các khách hàng truyền thống có thể bị giảm  sút và các thị trường tiềm năng có thể mất ổn định. Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
VII. Một số lưu ý tại báo cáo tài chính

Công ty Xi măng Bút Sơn xin được giải trình rõ một số điểm hạn chế về phạm vi kiểm toán và các vấn đề liên quan đến xử lý kế toán được nêu trong báo cáo kiểm toán số 257/VACO.KT1 ngày 10/5/2006 về báo cáo tài chính  năm 2006 của Công ty Xi măng Bút Sơn như sau:

1. Về số liệu kế toán điều chỉnh tại ngày 01/01/2005
Theo quy định tại tiết a khoản 2.2 mục B Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần: “Khi có quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp có trách nhiệm: (a) Điều chỉnh số kế toán và bảng cân đối kế toán theo chế độ Nhà nước quy định”. 
Ngày 27/9/2005,  Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1849/QĐ-BXD về giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá của Công ty xi măng Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Thực hiện theo đúng quy định nêu trên của Thông tư số 126, Công ty Xi măng Bút Sơn đã thực hiện điều chỉnh lại các số liệu sổ sách kết toán tại ngày 01/01/2005 theo đúng số liệu về giá trị doanh nghiệp xác định lại đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1849. Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá của Công ty Xi măng Bút Sơn được xác định bởi Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương, tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp được chấp thuận của Bộ Tài chính, được thẩm định bởi Tổng Công ty xi măng Việt Nam và được thẩm định và phê duyệt bởi Bộ Xây dựng, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá theo quy định tại tiết c, khoản 1 Điều 40 của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
Công ty xi măng Bút xin đính kèm theo Bản cáo bạch quyết định số 1849/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá của Công ty Xi măng Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

2. Về số liệu nguyên giá của các tài sản cố định thuộc dây chuyền 1, Công ty Xi măng Bút Sơn.

Dây chuyền sản xuất xi măng 1 của Công ty Xi măng Bút Sơn được xây dựng hoàn thành và đi hoạt động từ năm 1999. Ngày 15/9/2006, Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) hoàn thành việc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Nhà máy Xi măng Bút Sơn được lập ngày 30/11/2004 của Công ty Xi măng Bút Sơn và đã phát hành Báo cáo kiểm toán với tổng giá trị đầu tư xây dựng dự án theo báo cáo kiểm toán là 2.852.281.516.036 đồng. Báo cáo kiểm toán đã được gửi lên Tổng Công ty xi măng Việt Nam để phê duyệt giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Ngày 10/11//2006, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đã có công văn số 1715/XMVN-HĐQT gửi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nêu rõ hiện nay Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đang giao cho các Phòng ban chức năng tiến hành xem xét, thẩm định để trình Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê duyệt quyết toán theo thẩm quyền. Tổng Công ty Xi măng Việt Nam sẽ sớm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng dây chuyền 1 của Công ty Xi măng Bút Sơn (nay là Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn) theo quy định.
Về số dư khoản công nợ với nhà thầu phát sinh trong thời kỳ đầu tư xây dựng dây chuyền 1 Nhà máy Xi măng Bút Sơn với số tiền khoảng 2,56 tỷ đồng: Đây là các khoản Công ty Xi măng Bút Sơn ứng trước cho các nhà thầu và được theo dõi tại khoản mục “Phải thu”, tiểu khoản “Trả trước người bán”, hiện nay Công ty vẫn tiếp tục theo dõi và đối chiếu công nợ.

3. Về vấn đề liên quan đến xử lý kế toán.

Ngày 14/11/2006, Công ty Xi măng Bút Sơn đã có công văn số 890/BUSOCO-PTV.06 gửi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong đó nêu rõ hai vấn đề sau:

3.1 Về vấn đề chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định

Do đặc thù của ngành sản xuất xi măng, hoạt động sửa chữa lớn của công ty thường được diễn ra 01 năm hai đợt. Theo kế hoạch năm 2006, công ty tiến hành sửa chữa lớn đợt 1 vào quý I và đợt 2 vào quý III/2006. Mỗi đợt sửa chữa lớn chi phí thực tế thường phát sinh lớn, do vậy công tác sửa chữa lớn trong năm được xây dựng chi phí sửa chữa chi tiết và cụ thể. 

Để ổn định giá thành sản xuất sản phẩm, trong năm công ty phải thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn đều hàng tháng. Năm 2006 tổng chi phí sửa chữa lớn dự kiến khoảng 40 tỷ đồng và công ty đã đăng ký với Cục thuế địa phương để làm cơ sở quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006. 

Sửa chữa lớn đợt 1/2006 diễn ra từ ngày 08/01/2006 – 21/01/2006. Tại thời điểm 30/4/2006 chi phí sửa chữa lớn của đợt 1 còn 20,5 tỷ đồng để phân bổ đều vào trong năm. Chi phí và nội dung sửa chữa lớn đợt 1 phù hợp với mục tiêu và kế hoạch đề ra.

3.2 Vấn đề trích khấu hao tài sản cố định

Toàn bộ giá trị tài sản cố định của công ty đã được phản ánh theo giá trị đánh giá lại khi thực hiện cổ phần hóa tuân thủ Quyết định số 1849/QĐ-BXD ngày 27/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, theo đó: giá trị tài sản cố định tăng thêm 312.324.805.552 đồng. Mức trích khấu hao cơ bản hiện tại công ty áp dụng cho các tài sản cố định thực hiện đúng theo các quy định và văn bản của Bộ Tài chính về thời gian và mức trích khấu hao. Tuy nhiên, phần giá trị tài sản cố định tăng chưa trích khấu hao giai đoạn 01/01/2006 – 30/4/2006 được công ty tính toán và phân bổ trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh kế tiếp trong năm 2006.
VIII. Phụ lục

1. Phụ lục I: 
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn
2. Phụ lục II: 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn về 
đăng ký giao dịch 
3. Phụ lục III: 
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2004 và 2005, Báo cáo tài chính 9 



tháng 2006, Quyết định số 1849/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
đại diện tổ chức đăng ký giao dịch
	giám đốc 

bùi văn tròn 
	
	Chủ tịch hđqt 

trịnh công loan

	
	
	

	kế toán trưởng

bùi hồng minh
	
	tRƯởNG Ban kiểm Soát
nguyễn tiến côi


đại diện tổ chức tư vấn

Công ty cổ phần chứng khoán bảo việt
	Giám đốc
Nguyễn quang vinh
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Ban QLDA Bút Sơn 2
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